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Chương iii : tính toán  trụ cầu 

 

I.  SỐ LIỆU TÍNH TOÁN: 

 Yêu cầu thiết kế : 

    - Tính toán  trụ T2 : phương án 1 . 

    - Tải trọng  : HL93. 

    - Kết cấu nhịp trên trụ  : 

 + Nhịp trái    : dầm bªt«ng  CT dài 38m : ltt = 37,4 (m) 

    + Nhịp phải    : dÇm bªt«ng  CT dài  38m : ltt = 37,4  (m) 

    - Khổ cầu : 

             B = 12.0+2x0.5 = 13.0 (m) 

    - Mặt cắt ngang gồm 6 dầm BTCT c¸ch nhau 2,1 m. 

- Sông thông thuyền cấp V. 

 

 Quy trình thiết kế : 

- Quy trình thiết kế 22TCN 272-05. 

 

 Kích thước trụ : (đơn vị cm)       

Sơ đồ cầu : 

 

 

 
 

 

3800 380010 10 10

t1 t2 t3

b = 25m h = 3.5m
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Sơ đồ trụ : 

 

1.Vị trí cao độ : 

     -Cao độ MNCN:  +2.95 m 

     -Cao độ MNTT:   +0.5 m 

     -Cao độ MNTN:   -1.0 m 

 

2.Các lớp địa chất : 

- Lớp 1 : mặt đất tự nhiên 

- Lớp 2 : đất bùn lẫn hữu cơ 

- Lớp 3 : đất cát pha bùn 

- Lớp 4 : sét pha cát dẻo cứng 

- Lớp 5 : đất cát vừa lẫn sỏi 

- Lớp 6 : đất cát sạn lẫn sỏi cuội 
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- Lớp 7 : đất sát cát 

   

 * Số liệu kết cấu phần trên 

- Số luợng dầm    N = 6 dầm 

- Khoảng cách các dầm   S = 2.10m 

- Chiều dài thực tế L = 38 m 

- Chiều dài tính toán      Ltt = 37.4 m 

- Tổng bề rộng cầu  B = 13 m 

 

3.Tải trọng tác dụng : 

  Tại mỗi vị trí gối có các lực tồn tại theo 3 phuơng vuông góc tác dụng 

 Lực theo phu¬ng dọc cầu : Ld1 , Ld2 , Ld3 , Ld4 , Ld5 , Ld6  

 Lực theo phu¬ng ngang cầu  : Ln1 , Ln2 , Ln3 , Ln4 , Ln5 , Ln6 

 Lực theo phu¬ng đứng : V1 , V2 , V3 , V4 , V5 , V6   

 

 

 

 

3.1. Tĩnh tải  tác dụng (không hệ số): 

     3.1.1. Tĩnh tải Theo phương dọc cầu :          

                                 

+ tr

DCV :phản lực gối trái do trọng lượng k/c nhịp(KN). 

+ f

DCV :phản lực gối phải do trọng lượng k/c nhịp (KN). 

+ tr

DWV :phản lực gối trái do lớp phủ (KN). 

+ f

DWV :phản lực gối phải do lớp phủ (KN). 

Với  

 - tr

dcg :trọng lượng k/c nhịp trái (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - f

dcg :trọng lượng k/c nhịp phải (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - tr

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp trái /1m.(KN/m) 

 - f

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp phải /1m.(KN/m) 

Tĩnh tải tác dụng lên trụ có thể chia thành các tải trọng như sau: 

 

a. Tĩnh tải bản thân trụ : 
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Bao gồm toàn bộ tải trọng bản thân của kết cấu trụ cũng như của bệ móng. 

Công thức xác định:   Pi = Vi i  

Trong đó: 

       + Pi : tải trọng bản thân thành phần thứ i của trụ 

       + Vi : thể tích khối thành phần thứ i của trụ 

       + i : trọng lượng riêng tương ứng thành phần thứ i. 

 

-Trọng lượng (mũ trụ +đá tảng):  

      43.125 2.5 107.8125 1078.125mt btP Vx x T KN
 

 

-Trọng lượng phần thân trụ (từ I-I đến II-II) : 

 

      94 2.5 235 2350tr btP Vx x T KN . 

 

-Trọng lượng bệ móng :  

      99.75 2.5 249.375 2493.75m m btP V x x T KN
 

 

b. Tĩnh tải kết cấu phần trên: 

- Tĩnh tải phần 1:  

      H = 
1

18
.L = 

1

18
.38 =2.11(m) Chọn H = 2.1(m) ; Hb = 0,2 (m) 

A01 = [(H - Hb)bw + (0.65 - bw)0.3 + (0.65 - bw)0.25/2 + (0.65 - bw)0.08 +  

           + (0.85 - bw)0.15 + (0.85 - bw)0.11/2] (m 2 )  

 A01= [(2.1– 0,2).0,25 + (0,65 – 0,25).0,3 + (0,65 -0,25).0,25/2 + (0,65 – 0,25).0,08 

                + (0,85-0,25).0,15 + (0,85 – 0,25).0,11/2]=0,8(m2) 

A01 = 0,8 (m 2 )                                                     

  

A02 = (H - Hb)0,65 + 0,2.0,15 + 0,0367.0,1(m 2 ) 

               = (2,1 – 0,2).0,65 + 0,2.0,15 + 0,04.0,1 

               = 1,269 (m 2 )      

+ Phần liền với dầm chủ:   ( go

dn
) 

 go

dn
= 

1

(1.01 + 1.333) 0.2 0.2 
    (KN/m)                        c

l
    

 go

dn
 =

24 (1.01 + 1.333) 0.2 0.2 
=0.233 (KN/m)                        

9,65
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 g1 01 02

01 02(40 2(1,5 1)) 2 1,5 2 1
2 40

][ OC
dn

A A
gA A   

 g1= [0,8x(40-2(1,5+1))+1,269x2x1,5+  x2x1] x  + 0.233 

   g1= 20.5586 (KN/m)    

 

- Tĩnh tải phần 2: bao gồm toàn bộ trọng lượng bản thân của các các lớp phủ mặt cầu, 

lan can, gờ chắn cũng như một số thiết bị, công trình phục vụ trên cầu 

  
 
 

 Bản mặt cầu 

5
g c f
bmc c bmc

b

B h 2.5 10 13000 200
g A 10.83 KN m

N 6
 

 Dầm ngang 

 
9,35

( 0.2) (2.1 0,2 0.25) 0,2
dn

cS
g  

 
9,35

(2.1 0.2) (2.1 0,2 0.25) 0,2 24
dng 1,61KN/m 

 Ván khuôn lắp ghép 

 

5

vk c vk vk

9 760 30 5 110 30
DC b h 7.85 10 2.9 N mm

6
 

 Tải trọng lan can và lề bộ hành 

     glc =plc x2/n =5.766*2/6=1.922 Kn/m 
 

 Lớp phủ 

+ Bê tông Asphalt dày 5cm trọng luợng riêng là 22,5 KN/m3. 

+ Bê tông bảo vệ dày 3cm trọng lượngriêng là 24 KN/m3. 

+ Lớp phòng nưíc Raccon#7(kh«ng tính) 

+ Lớp tạo phẳng dày 3 cm,trọng lượng riêng là 24 KN/m3. 

 

Tên lớp Bề dày (m) Trọng lượng riêng 

(KN/m3) 

Khối luợng 

(KN/m2) 

BT Asfalt 0.05 22.5 1.12 

BT bảo vệ 0.03 24 0.72 

Lớp tạo phẳng 0.03 24 0.72 

 

Tĩnh tải rải đều của lớp phủ tính cho 1mm cầu là:  
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glp = 1,12+ 0,72+ 0,72= 2,56(KN/m)  

g2a = gmn + gdn + glc =2.4+1.61+1.922=5.932 Kn/m 

g2b = glp =2.56 Kn/m 

 

 

 

4 . Hoạt tải HL93: 

4.1 Xe tải thiết kế: 

Xe tải thiết kế: gồm trục trước nặng 35 KN, hai trục sau mỗi trục nặng  

145 KN, khoảng cách giữa 2 trục trước là 4.3m, khoảng cách hai trục sau thay đổi 

từ 4.3 – 9.0 m sao cho gây ra nội lực lớn nhất,  theo phương ngang khoảng cách 

giữa hai bánh xe là 1.8 m                                  

  

                             Theo phương dọc                                   Theo phương ngang 

4.2 Xe hai trục thiết kế: 

Xe hai trục: gồm có hai trục, mỗi trục nặng 110KN, khoảng cách giữa hai trục 

không đổi là 1.2m,  theo phương ngang khoảng cách giữa hai bánh xe là 1.8m 

 

              Theo phương dọc                                 Theo phương ngang 

4.3 Tải trọng làn: 

Tải trọng làn: bao gồm tải trọng rải đều 9.3 KN/m . Xếp theo phương dọc cầu, 

theo phương ngang cầu tải trọng này phân bố theo chiều rộng 3 m, tải trọng làn 

có thể xe dịch theo phương ngang để gây ra nội lực lớn nhất. 

 

4,3 m - 9.0 m

P  =14,5 KN P  =14,5 KN

4,3 m 

P  =3,5 KN

1,8 m 

1 2 3

1,2 m 

P  =110 KN1P  =110 KN2

1,8 m 

9.3 KN/m 
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- Tải trọng làn là tải trọng phân bố dọc dầm với độ lớn: 
LAN

g = 9.3 KN/m  

4.4 Tải trọng người bộ hành 

Tải trọng người bộ hành phân bố đều trên toàn bộ bề rộng 1.5 m của lề bộ hành 

và kéo dài đến hết chiều dài nhịp dầm. Ta chuyển từ tải trọng phân bố trên 

diện tích thành tải trọng phân bố theo phương dọc cầu, bằng cách nhân giá trị 

độ lớn với 1.5 m. Được giá trị độ lớn phân bố trên chiều dài. 

4.5 Sơ đồ xếp tải dọc cầu xác định lực nén lớn nhất: 

 

 

 

Phản lực gối do 2 xe tải 3 trục:  

TR

p L L 1 3 2 2 3 1

IM
V 0.9 m (1 ) (P y P y P y )

100

0.9 1.25 1.75 (35 0.7737 145 0.8868 145 1.000)

591.94 KN

 

TR

T L L 1 4 2 5 3 6

IM
V 0.9 m (1 ) (P y P y P y )

100

0.9 1.25 1.75 (35 0.605 145 0.4921 145 0.3789)

290.33 KN

 

(2)TR TR TR

T p
V V V 591.94 290.33 882.27 KN  

Phản lực tại gối do xe 2 trục:  

2truc

V 0.9 1.25 1.75 110 1.000 0.9684 426.28 KN   

Phản lực tại gối do tải trọng làn gây ra trên 2 nhịp :  

0
.6

0
5

0
.4

9
2
1

0
.3

7
8
9

37,4 m 37,4 m

4,3 4,34,3 4,3 15m14,4m 29,4m

1,2 36,8m

qlane

qPL

1
.0

0
0
0

0
.7

7
3
7

0
.8

8
6
8

0
.9

6
8
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lan lan

p t
V V 9.3 0.9 38 38 1.000 1.75 1113.21 KN  

(2)lane lane lane

T p
V V V 1113.21 1113.21 2226.42 KN  

Phản lực tại gối do tải trọng người bộ hành gây ra trên 2 nhịp :  

PL PL

p t
V V 4.5 38 0.3 1.000 0.5 84.825 KN  

(2)PL PL PL

T p
V V V 84.825 84.825 169.65 KN  

So sánh các tổ hợp do hoạt tải gây ra: 

Tổ hợp 1 : 

lan TR PL

(2) (2) (2)
V V V V 2226.42 882.27 169.65 3278.34 N  

Tổ hợp 2: 
PL lan 2truc

(2) (2) (2)
V V V V 169.65 882.27 426.28 1478.2 N  

Tổ hợp 3: 
PL lan TR

(1) (1) (1)
V V V V 84.825 1113.21 591.94 1789.975 N  

Chọn tổ hợp 1 để tính toán do tổ hợp 1 có phản lực tại gối lớn nhất và tổ hợp 3 vì 

có thể tạo momen uốn với trụ lớn nhất 

Bảng tổng hợp phản lực gối của từng thành phần hoạt tải 

Xe 3 trục 

Phải 

y1 0.7737 35 53.31 

591.94 y2 0.8868 145 253.15 

y3 1.0000 145 285.47 

Trái 

y4 0.605 35 41.69 

290.33 y5 0.4921 145 140.48 

y6 0.3789 145 108.16 

Lane 

Phải Ωlan (mm
2
) 18.85 9.3 1113.21 

2226.42 

Trái Ωlan (mm
2
) 18.85 9.3 1113.21 

Người 
Phaûi ΩPL (mm

2
) 18.85 4.5 84.825  

169.65  

Traùi ΩPL (mm
2
) 18.85 4.5 84.825  

Xe 2 trục 
y3 1.000 110 216.56 

426.28 

y7 0.9684 110 209.72 
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4.6.  Xếp hoạt tải theo phương ngang cầu để xác định momen lớn nhất. 

 Sơ đồ xếp 1 làn chất tải 

 

 

 

lanlan
p lanlan lant lan

t p

m Vm V
V ; V

3000 3000
PLPL
p PLPL PLt PL

t p

m Vm V
V ; V

3000 3000
TR TR TR TR

t t i p p i
V m V 0.5 y ; V m V 0.5 y  

Tính toán nội lực chưa nhân hệ số tải trọng : 

 

Gối 1: (1 làn chất tải) 

Ta có  
2

lan
1100 0.5 0.643 353.65 mm  

 
2

PL
1500 0.643 0.5 1500 (1.400 0.643) 1532.25 mm  

50 450 450 150

60 180 60

50 75 75 60 75

1.
40

0

1.
00

0

0.
64

3

0.
35

7

75 60 75 135 60 15

1.
00

0

0.
64

3

0.
35

7

0.
35

7

0.
07

1

DAH V1

DAH V2

DAH V3

135 60 15

0.
930.
64

1.
00

0

50150
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 i
y 0.357 0 0.357  

Vậy :  

lan

Lan Lan lan

1t 1p

m V 1.2 1113.21 353.65
V V 157.47 KN

3000 3000
 

 

PL

PL PL t PL

1t 1p

m V 1.2 84.825 1532.25
V V 103.98 KN

1500 1500
 

 

TR TR

1t t i
V m V 0.5 y

1.2 591.94 0.5 0.357 126.79 KN
 

 

TR TR

1p p i
V m V 0.5 y

1.2 290.33 0.5 0.357 62.2 KN
 

 

Gối 2: (1 làn chất tải) 

 

lane

2

1100 0.357 0.5 1100 (1 0.357) 0.071 1800 0.5 1800 (1 0.071)

1710.25 mm
 

 
2

PL
850 0.5 0.357 151.725 mm  

 i
y 0.357 0.647 1.004  

Vậy :  

lan

Lan Lan lan

2t 2p

m V 1.2 1113.21 1710.25
V V 758.51 KN

3000 3000
 

 

PL

PL PL t PL

2t 2p

m V 1.2 84.825 151.725
V V 10.3 KN

1500 1500
 

 

TR TR

2t t i
V m V 0.5 y

1.2 591.94 0.5 1.004 356.6 KN
 

 

TR TR

2p p i
V m V 0.5 y

1.2 290.33 0.5 1.004 174.9 KN
 

Gối 3 : (1 làn chất tải) 

Ta có  
2

lan
1800 0.5 0.93 837 mm  

 
2

PL
0 mm  

 i
y 0 0.64 0.64  

Vậy :  

lan

Lan Lan Lan

3t 3p

m V 1.2 1113.21 837
V V 372.7 KN

3000 3000
 

 
PL PL

3t 3p
V V 0 N  

 

TR TR

3t t i
V m V 0.5 y

1.2 591.94 0.5 0.64 227.3 KN
 

 

TR TR

3p p i
V m V 0.5 y

1.2 290.33 0.5 0.64 111.49 KN
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Sơ đồ xếp 2 làn chất tải 

 

 

 

Gối 1: (2 làn chất tải) 

Ta có  
2

lan
1100 0.5 0.643 353.65 mm  

 
2

PL
1500 0.643 0.5 1500 (1.400 0.643) 1532.25 mm  

 i
y 0.357 0 0.357

 

lane

Lane Lane Lane

1t 1p

m V 1 1113.21 353.65
V V 131.23 KN

3000 3000
 

 

PL

PL PL t PL

1t 1p

m V 1 84.825 1532.25
V V 86.648 KN

1500 1500
 

1.
00

0

0.
710.

21

45 165 60 150

60 180 120 180

DAH V4

45

0.
78

6

60
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TR TR

1t t i
V m V 0.5 y

1 591.94 0.5 0.357 105.66 KN
 

 

TR TR

1p p i
V m V 0.5 y

1 290.33 0.5 0.357 51.8 KN
 

 

 

Gối 2: (2 làn chất tải) 

Ta có   

lane

2

1100 0.357 0.5 1100 (1 0.357) 0.071 1800 0.5 1800 (1 0.071)

1710.25 mm
 

 
2

PL
850 0.5 0.357 151.725 mm  

 i
y 0.357 0.647 1.004  

Vậy :  

lan

Lan Lan Lan

2t 2p

m V 1 1113.21 1710.25
V V 632.09 KN

3000 3000
 

 

PL

PL PL t PL

2t 2p

m V 1 84.825 151.725
V V 8.58 KN

1500 1500
 

 

TR TR

2t t i
V m V 0.5 y

1 591.94 0.5 1.004 297.17 KN
 

 

TR TR

2p p i
V m V 0.5 y

1 290.33 0.5 1.004 145.75 KN
 

 

Gối 3 : (2 làn chất tải) 

Ta có  
2

lan
3600 0.5 1 1800 mm  

 
2

PL
0 mm  

 i
y 0.786 0.64 1.426  

Vậy :  

lane

Lane Lane Lane

3t 3p

m V 1 1113.21 1800
V V 667.926 KN

3000 3000
 

 
PL PL

3t 3p
V V 0 N  

 

TR TR

3t t i
V m V 0.5 y

1 591.94 0.5 1.426 422.05 KN
 

 

TR TR

3p p i
V m V 0.5 y

1 290.33 0.5 1.426 207.01 KN
 

 

Gối 4 : (2 làn chất tải) 

Ta có  
2

lan
1800 0.5 1 900 mm  

 
2

PL
0 mm  

 i
y 0.21 0.71 0.92  
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Vậy :  

lane

Lane Lane Lane

4t 4p

m V 1 1113.21 900
V V 333.96 KN

3000 3000
 

 
PL PL

4t 4p
V V 0 N  

 

TR TR

4t t i
V m V 0.5 y

1 591.94 0.5 0.92 272.29 KN
 

 

TR TR

4p p i
V m V 0.5 y

1 290.33 0.5 0.92 267.1 KN
 

 

Ta không cần tính cho trường hợp xếp tải 3 và 4 làn xe nữa vì rõ ràng khi đó xe 

được xếp tràn qua ½ cầu nên chỉ tạo thêm momen ngược hướng làm giảm momen 

của tải trọng trên ½ cầu bên còn lại thôi. Do đó : 

Xét sơ bộ ta thấy trường hợp xếp 2 làn chất tải tạo ra momen uốn quanh trục ngang 

cầu Mx lớn hơn nên ta dùng trường hợp này để tính toán. 

 

5. Lực hãm xe (lực nằm ngang theo phương dọc cầu): LW (có hệ số). 

 

  -  Được lấy theo điều 3.6.4 (22TCN 272-05) 

  -  Lực hãm xe đựơc truyền từ kết cấu trên xuống trụ qua gối đỡ. Tuỳ theo từng loại 

gối cầu và dạng liên kết mà tỉ lệ truyền của lực ngang xuống trụ khác nhau.Do các tài 

liệu tra cứu không có ghi chép về tỉ lệ ảnh hưởng của lực ngang xuống trụ nên khi tính 

toán, lấy tỉ lệ truyền bằng 100%. 

  - Lực hãm được lấy bằng 25% trọng lượng của các trục xe tải hay xe hai trục thiết kế 

cho mỗi làn được đặt trong tất cả các làn thiết kế được chất tải theo điều 3.6.1.1.1 và 

coi như đi cùng một chiều. Các lực này được coi như tác dụng theo chiều nằm ngang 

cách phía trên mặt đường 1800mm theo cả hai chiều dọc để gây ra hiệu ứng lực lớn 

nhất. Tất cả các làn thiết kế phải được chất tải đồng thời đối với cầu và coi như đi cùng 

một chiều trong tương lai. 

 -  Phải áp dụng hệ số làn quy định trong điều 3.6.1.1.2 

  + LW :đặt cách mặt đường 1800mm. 

              LLiL mnpW .).(25.0  

Trong đó: 

          ip :là tổng trọng lực của tất cả các trục xe tải 3 trục. 

            +Nếu dọc cầu chỉ xếp 1 xe thì KNxpi 325145235

. 

            +Nếu dọc cầu xếp 2 xe tải thì  : 

KNxxpi 58523259.0 . 

   KNxxxmnpW LLiL 5.2921258525.0.).(25.0    

6.  Lực gió (gió ngang ): 

WL

M§

1
8

0
0
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6.1. Dọc cầu : 

a. Gió tác dụng lên trụ : 

       )(.8.1...0006.0 2 KNACAVW tdt

D

Ti  

Trong đó: 

   + tA :Diện tích chắn gió ( 2m ) 

   + dC :Hệ số cản với trụ đặc dC =1. 

Vì diện tích chắn gió thay đổi chia nhỏ để tìm trọng tâm . 

 
Theo điều 3.8.1.1 quy trình 22TCN-272-05 

  Tốc độ gió thiết kế V phải được xác định theo công thức: 

                    V= BV xS. 

        +V: vận tốc gió . 

        + BV :vận tốc gió tra theo vùng quy định của việt nam (m/s). 

            lấy ở vùng III có BV =53 (m/s). 

       +S : Hệ số điều chỉnh với khu đất chịu gió và độ cao mặt cầu theo quy định, tra 

bảng 3.8.1.1-2 

          Tra S = 1.12, với khu vực mặt thoáng nước, độ cao mặt cầu so với mặt nước 

thông thuyền là 4.5 m. 

      Vậy ta có tải trọng gió thiết kế là:  

 V= BV xS=53x1.12=59.4(
s

m
). 

Từ hình vẽ :  

      tA =(2x6+11.5x0.75+1/2x2x2.25x0.75+6x0.75)=26.8( 2m ). 

Suy ra : 

100

300

500

100 100

50

50 200 50100

75
75

15
0

250

II

III

100 500 100 50
20

0

25
0

100

800

100300 300

94
0

300

1300

125 210 210 210 210 210 125

II

III

300

15
0

II
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       )(24.48.8.17.5618.264.590006.0...0006.0 22 KNAKNxxxCAVW tdt

D

Ti  

   thoả mãn. 

b. Gió dọc cầu tác dụng lên xe : 

          BqW D

G

D

X .  

Trong đó : 

      +B:là chiều rộng toàn bộ cầu . 

      + D

Gq :cường độ gió dọc tác dụng lên xe =0.75KN/m. 

      + D

XW :tác dụng cách cao độ mặt đường 1800mm. 

KNxBqW D

G

D

X 6.85.1175.0. . 

6.2. Theo phương ngang cầu : 

a. Gío tác dụng lên trụ : 

     tt

N

T AAVW 8.1...0006.0 2  

 Trong đó : 

     + tA :diện tích chắn gió . 

Từ hình vẽ : tt BHA .0  

     + 0H :là chiều cao từ mực nước đến đỉnh trụ. 

     + tB :chiều rộng trụ (dọc cầu ). 

)(2.2267.3. 2

0 mxBHA tt  

KNAKNxxAVW tt

N

T 408.1472.224.590006.0...0006.0 22     

   thoả mãn. 

b.  Gió ngang tác dụng vào kết cấu nhịp : n

nW      

 

 

  + n

Gq :tải trọng gió phân bố đều (KN/m) theo phương ngang cầu. 

            n

n

G HVq ..0006.0 2  .  Với dlcn hhH . 

Công thức này xem  lan can  là đặc ,dầm dặc . 

       lch :chiều cao lan can . 

2%

210210210

1050125

120050

2%

210210

125

50

1300
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       dh :chiều cao dầm chủ . 

  + n

nW :là lực tập trung ,đặt tại giữa chiều cao của nH ,tác dụng theo phương ngang cầu 

khi 2 nhịp dầm đơn giản . 

        KNxxx
ll

qW
ptrn

G

n

n 165
2

)3131(
)65.1865.0(4.590006.0

2

)(
. 2  

c. Gió ngang cầu tác dụng lên xe : 

     n

XW  đặt ở cao độ cách mặt đường xe chạy 1800mm. 

     
( ) 40 40

1.5 1.5 46.5
2 2

tr pn

X

l l
W x x KN   

       (Với 1.5 kn/m là tải trọng theo tiêu chuẩn) 

 

7. Tải trọng do nước : 

a. áp  lực đẩy nổi : 

 Tác dụng thẳng đứng theo chiều từ 

dưới lên trụ dnp  . 

       Vpdn .81.9        

  Với V : là thể tích trụ bị chìm trong 

nước,  

 từ mực nước tính toán đến mặt cắt trụ 

( 3m ). 

 Sơ đồ : Hình vẽ (bên) 

Từ hình vẽ  

  + Nếu tính nội lực tại mặt cắt II-II: 

      
2

3

1

3.14 2
( 4.6) 5.5 2 85.14

4

x
V V x x m

 

  + Nếu tính nội lực tại mặt cắt III-III: 

      
3

1 2 85.14 2.5 8 5 185.14V V V x x m  

9.81. 9.81 85.14 835.2II

dnp V x KN  

9.81. 9.81 185.14 1816.2III

dnp V x KN  

 

8. Lực ma sát (FR): 

  Lực do ma sát chung gối cầu phải được xác định trên cơ sở các giá trị cực đại của 

các hệ số ma sát giữa các mặt trượt. Khi thích hợp cần xét đến các tác động của  độ 

ẩm và khả năng giảm phẩm chất hoặc nhiễm bẩn của mặt trượt hay xoay đối với hệ số 

ma sát. Và trong các tổ hợp thì không thể lấy đồng thời tải trọng hãm và lực ma sát 

mà phải lấy giá trị lớn hơn, tuy nhiên ở trụ T2 có đặt gối cố định với giả thiết là lực 

100

500

50

50 200 50100

75
75

15
0

250

II

III

I

II

III

I

100100 300
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hãm sẽ truyền xuống trụ theo tỷ lệ 100% nên trong tinh toán coi như lực ma sát không 

đáng kể. 

 

 

II. Tính nội lực: 

1. TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN ĐỈNH BỆ TRỤ: 

Ta sẽ đưa tất cả tải trọng về trọng tâm đỉnh bệ tru ï: 

1.1 Tĩnh tải:   

Tĩnh tải của kết cấu: 

+ Kết cấu phần trên (KCPT) : 

+ Kết cấu phần dưới(KCPD): 

Mũ trụ + đá tảng :  
mt

P 1078.125 KN  

Thân trụ:     
tr

P 2350 KN  

Bệ móng:   
m

P 2493.75 KN  

1.2 Hoạt tải: 

1.2.1 Theo phương dọc cầu: 

lane t p
V m n V V  

TR t p
V m n V V 1 IM  

PL t p
V 2 V V  

y
M V X  

X 300 mm  là khoảng cách tim trụ tới tim gối theo phương dọc cầu 

m = 1 :  hệ số làn trong trường hợp xếp xe trên cả 2 làn trên cả 2 nhịp tạo lực 

nén lớn nhất 

n =  2 : số làn chất tải 

Lực nén và momen dọc cầu 

Trường hợp xếp tải trên toàn bộ cầu (tất cả các làn) 

Tải trọng 

Vt Vp V x Hx My 

(KN) (KN) (KN) (m) (KN) (KN.m) 

2 nhịp (TR) 290.33 591.94 2205.675 0.3 0 661.7 

1 nhịp (TR) 0 420.28 1050.7 0.3 0 315.21 
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2 nhịp (Lane) 1113.21 1113.21 5566.05 0.3 0 0 

1 nhịp (Lane) 0 1113.21 2683.025 0.3 0 804.91 

2 nhịp (PL) 84.825 84.825 339.3 0.3 0 0 

1 nhịp (PL) 0 84.825 169.65 0.3 0 50.895 

Giá trị thiết kế 12014.4   1781.8175 

 

 

Lực nén và momen dọc cầu 

Trường hợp xếp tải trên 1/2  cầu (một nửa số làn) 

Tải trọng 

Vt Vp V x Hx My 

(KN) (KN) (KN) (m) (KN) (KN.m) 

2 nhịp (TR) 290.33 591.94 1102.84 0.3 0 330.85 

1 nhịp (TR) 0 420.28 525.35 0.3 0 157.6 

2 nhịp (Lane) 1113.21 1113.21 2783.025 0.3 0 0 

1 nhịp (Lane) 0 1113.21 1341.5 0.3 0 402.455 

2 nhịp (PL) 84.825 84.825 169.65 0.3 0 0 

1 nhịp (PL) 0 84.825 84.825 0.3 0 25.45 

Giá trị thiết kế 6007.19   916.355 

 

1.2.2 Theo phương ngang cầu : 

Ta đặt tải sao cho lệch tâm nhiều nhất để Mx lớn nhất  

                       
x

M V y  

Với y: là khoảng cách gối đến trọng tâm trụ  

 

Momen ngang cầu – trường hợp xếp tải trên toàn bộ cầu. 

Tải trọng V (KN) y (m) Mx (KN.m) 

Gối 1 53.31 5.25 279.9 

Gối 2 253.15 3.15 797.4 

Gối 3 285.47 1.05 299.74 

Gối 4 41.69 1.05 43.8 

Gối 5 140.48 3.15 442.5 

Gối 6 108.16 5.25 567.84 

Giá trị thiết kế 882.26  2431.18 
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Momen ngang cầu – trường hợp xếp tải trên ½ cầu. 

Tải trọng V (N) y (mm) Mx (N.mm) 

Gối 1 26.665 5.25 139.95 

Gối 2 126.58 3.15 398.7 

Gối 3 142.74 1.05 149.87 

Gối 4 20.845 1.05 21.9 

Gối 5 70.24 3.15 221.25 

Gối 6 54.08 5.25 283.92 

Giá trị thiết kế 441.13  1215.59 

 

 

Bảng hệ số tải trọng và hệ số điều chỉnh tải trọng 

Ký 

 hiệu 
DC DW LL+IM LL+IM BR WL WL 

WS 

(59m/s) 

WS 

(25m/s) 
WA CV η 

CÑI 1.25 1.5 1.75 1.75 1.75 0 0 0 0 0 0 1.05 

CÑII 1.25 1.5 0 0 0 0 0 1.4 0 1 0 1.05 

CÑIII 1.25 1.5 1.35 1.35 1.35 1 1 0 0.4 1 0 1.05 

SD 1 1 1 1 1 1 1 0 0.3 1 0 1 

ÑB 1.25 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 1 1 1.05 

 

 
2. Theo phương dọc cầu : mặt cắt II-II và III-III. 

2.1. Dọc cầu :TTGH CĐ 1: 

  - Các hệ số tải trọng tĩnh : 1,5.1,25.1 DWDC . 

  - Hoạt tải 2 nhịp +lực hãm ,2 xe tải dọc cầu +làn. 

  - Mực nước cao nhất: +2.95m 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng lực dọc : 
2 21.25[ ( )] 1.5( ) 1.75 1.25 1.75 1.25tr tr tr tr tr LN II

II mt tr L t p t p L ht L ht dnN p p n V V V V n xV x x n V V         

 
1.25[1078.125 2350 2 (591.94 290.33)] 1.5(216.56 209.72) 2 1113.21 1.75 1.25

2 1.75 1113.21 1.25 169.65

x x x x

x x
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    NII=15684.72 KN 

 Tổng mômen : lực hãm tác dụng từ trái sang phải và mômen theo chiều kim 

đồng hồ là (+) và ngược lại là (-) 

  2 2(1.25 1.5 ). (1.25 1.5 ). 1.75 1.25tr tr tr tr

II t t t p p f L IIM V V e V V e x xW xH .  

(1.25 290.33 1.5 216.56) 0.5 (1.25 591.94 1.5 209.72) 0.5 1.75 1.25 292.5 13.72IIM x x x x x x x x x

    8962.03 .IIM KN m  

 Tổng lực ngang : 

    KNxxxWxW LII 84.6395.29225.175.125.175.1  

Trong đó : 

     IIH : là khoảng cách từ điểm đặt lực hãm LW  đến mặt cắt II-II. 

Theo hình vẽ : 

     1.8 9.4 0.5 1.9 0.12 1.8 13.72II t g dch lpH H H H H m m  

Với : lpH : Chiều dày lớp phủ mặt cầu (m). 

        gH : Chiều cao gối +đá tảng (m). 

       dchH : Chiều cao dầm chủ (m). 

        et = ef =0.5 (m) : Khoảng cách từ tim trụ đến tim gối cầu. 

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

          m

dnmIIIII VPNN 25.125.1  ,với 38 2.5 5 100m

dn mV V x x m  (thể tích bệ móng). 

     15684.72 1.25 2493.75 1.25 100 18676.91IIIN x x KN  

 Tổng  Mômen : 

              mLIIIII xHxxWMM 25.175.1 8962.03 292.5 1.75 1.25 2.5 10561.64 .x x x KN m  

 Tổng Lực ngang : 

              KNWW IIIII 84.639 . 

 

2.2 Dọc cầu TTGH sử dụng : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

   2 2( ) (1.25. )SD tr tr tr tr TR LN II

II mt tr L tr p tr p L ht ht dnN P P n V V V V n V V V  

SD

IIN

1078.125 2350 2 (290.33 591.94) 216.56 209.72 2 (1.25 1113.21 1113.21) 169.65x x x

10458.74KN  

Tổng Mômen :  

    2 2( ). ( ). 1.25. .SD tr tr tr tr

II t p t t p f L IIM V V e V V e W H  

(290.33 216.56) 0.5 (591.94 209.72) 0.5 1.25 292.5 13.72 5163.76 .SD

IIM x x x x KN m  

 Tổng  Lực ngang : 
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     KNxWW L

SD

II 62.3655.29225.1.25.1  

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

SD

II

SD

III VPNN =10458.74 2493.75 100 12852.49KN     

 Tổng Mômen : 

      mL

SD

II

SD

III HWMM ..25.1 5163.76 1.25 292.5 2.5 6077.83 .x x KN m     

 Tổng Lực ngang : 

       SD

II

SD

III WW = KN62.365  

 

3. Theo phương ngang cầu : mặt cắt II-II và III-III. 

3.1. Ngang cầu TTGH cường độ 1 : 

   - Hệ số tĩnh tải >1 , 1. 

  - Hoạt tải 2 nhịp (2 làn xe lệch tâm về bên trái) . 

  - Mực nước cao nhất : +2.95m 

a. Mặt cắt II-II: 

    Tương tự như dọc cầu. 

 Tổng Lực dọc: 

     N

II IIN N  ,   Với IIN  : dọc cầu TTGH CĐ1 

 15684.72N

IIN KN  

 Tổng Mômen : 

     (1.25 1.75 1.75 )N TR LN

II ht ht x LM x xV xV xe xn  

(1.25 1.75 1113.21 1.75 1113.21) 1 2 6679.26 .N

IIM x x x x x KN m  

 Tổng Lực ngang : 

   0N

IIW  

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

N

II

N

III xVxPNN 25.125.1  

15684.72 1.25 2493.75 1.25 100 18676.91N

IIIN x x KN  

 Tổng Mômen : 

    6679.26 .N N

III IIM M KN m  

 Tổng Lực ngang : 

    OW N

III  

3.2. Ngang cầu TTGH sử dụng 1 : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

    NSD SD

II IIN N   , Với  SD

IIN  : theo dọc cầu TTGHSD. 
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10458.74NSD

IIN KN  

 Tổng Mômen : 

    6679.26 .NSD N

II IIM M KN m  

 Tổng Lực ngang : 

     0NSDW  

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

    m

dnm

NSD

II

NSD

III VPNN  

10458.74 2493 100 12851.74NSD

IIIN KN  

 Tổng Mômen : 

    6679.26 .NSD NSD

III IIM M KN m  

 Tổng Lực ngang : 

    0NSD

IIIW                   

   BẢNG TỔNG HỢP NỘI LỰC : 

 

Mặt    

                   Mặt cắt 

                              Phương dọc cầu        Phương ngang  cầu 

           TTGH C§1              TTGH C§1 

  N(KN) M(KN.m) W(KN)  N(KN) M(KN.m) W(KN) 

II-II 15684.72 8962.03 639.84 15684.72 6679.26    0 

III-III 18676.91 10561.64 639.84 18676.91 6679.26    0 

            TTGH SD1              TTGH SD1 

II-II 10458.74 5163.76 365.62 10458.74 6679.26    0 

III-III 12852.49 6077.83 365.62 12852.49 6679.26    0 
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III. Kiểm tra tiết diện thân trụ theo TTGH: 

 

1. Kiểm tra sức kháng tiết diện trụ MC II-II (TTGH CĐ1): 

1.1. Xét hiệu ứng độ mảnh của trụ : 
r

LK u.
 

               

YY

Tiết diện trụ: dọc cầu ngang cầu: (quy đổi)

xx

b2

b3

a2

a  /62

a2

b3

             

  Gần đúng quy đổi tiết diện trụ về hình chữ nhật có chiều rộng là 2A  ,chiều dài là 3B . 

     Với  
3

2
223

A
ABB . 

a. Theo dọc cầu : 

   +K :hệ số =1. 

   + uL :chiều dài chịu nén = tH . 

   + xr : bán kính quán tính  
F

J
r x

x . 

   + xJ : Mômen quán tính  
12

3

2
3

A
xBJ x

. 

   + 23xABF . 

      Nếu tỷ số : 22
.

r

LK u  bỏ qua hiệu ứng về độ mảnh . 

Số liệu : 2 7.0B m  , 2 2.0A m  , trụ cao 9.4tH m . 

Suy ra : 

       3

2.0
7.0 2.0 5.67

3
B m  

      2

3 2 5.67 2.0 11.34F B xA x m  

     
3 3

42
3

2
5.67 3.78

12 12
x

A
J B x x m  

     
3.78

0.58
11.34

x
x

J
r m

F
 

. 1 8
13.8 22

0.58

uK L x

r
 bỏ qua hiệu ứng về độ mảnh . 

b. Theo phương ngang cầu : 
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             22
.

r

LK u  

 Ta có :          
3 3

43
2

5.67
2.0 30.4

12 12
y

B
J A x x m  

                     
30.4

2.68
11.34

y

y

J
r m

F
 

                 
. 1 8

2.985 22
2.68

uK L x

r
 thoả mãn. 

2. Kiểm tra ứng suất tại mặt cắt II – II: 

Nmax = 15684.72 KN ,  Mmax =8962.03 (KN.m) 

 -Công thức kiểm tra:  = 
mm W

M

F

N
  Rn  

Trong đó: Rn là cường độ của bêtông M300 (Rn = 15000 KN/m2) 

  F – Diện tích đáy móng :  Fm = 5.67x2.0=11.34 (m2) 

  W – Mô men chống uốn của tiết diện  

W = 
2 2* 5.67*2

6 6

a b
 = 3.78 (m3) 

max = 
15684.72 8962.03

11.34 3.78

N M

F W
 = 3754.04 (KN/m2)< Rn = 15000 (KN/m2) 

đạt 

Vậy :  Kích thước đáy móng chọn đạt yêu cầu . 

3. Giả thiết cốt thép trụ: 

    Trong Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI’ trang 517 cho rằng 

vùng hiệu quả nhất của t là từ 1-2%, trong đó t là tỉ lệ cốt thép trong tiết diện cột. 

Nhưng vì trụ cầu chịu tải trọng và mô men uốn lớn, do đó ta giả thiết lượng cốt thép 

trong trụ lấy t = 0.015 

 Như vậy diện tích cốt thép trong trụ là : 

  60.015 11.34 10 170100st t gA A x  mm2 

Bố trí cốt thép theo cả hai phương ta chọn đường kính cốt thép là 25 

  

Vậy :   bố trí 160 thanh cốt thép 25 

            Chọn chiều dày lớp bảo vệ cốt thép là 2:3 cm 

            Bố trí cốt thép chịu lực theo 2 hàng  

            Chọn cốt đai có đường kính 12. 

 

4. Quy đổi tiết diện tính toán: 

  + Tiết diện trụ chọn được bo tròn theo một bán kính bằng 0.7m, khi tính toán quy 

đổi tiết diện về hình chữ nhật để gần với mô hình tính toán theo lý thuyết. 
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  + Cách quy đổi ra một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều rộng trụ, chiều dài 

lấy giá trị sao cho diện tích mặt cắt quy đổi bằng diện tích thực. Diện tích cốt thép 

theo 2 cạnh của tiết diện quy đổi vẫn như cũ. 

 

 

 

5. Kiểm tra sức kháng uốn theo 2 phương MC II-II: 

 

 Xác định tỷ số khoảng cách giữa các tâm của lớp thanh cốt thép ngoài biên lên chiều 
dày toàn bộ cột. 
 Chọn cốt đai có đường kính 12 

 Chọn lớp bảo vệ cốt thép từ mép đến tim của cốt thép chịu lực là 100mm 

  Cốt thép chiu lực chọn 25 khoảng cách từ mép tiết diện đến tim cốt thép là : 100mm 

Tính toán tỉ số khoảng cách tâm lớp thanh cốt thép đến biên ngoài : 
Thay cho việc tính dựa trên cơ sở cân bằng và tương thích biến dạng cho trường hợp 

uốn hai chiều, các kết cấu không tròn chịu uốn hai chiều và chịu nén có thể tính theo 

các biểu thức gần đúng sau : 

 

 

So sánh : 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

             1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

         u

ryrx

rxy

ryrxrxy

P

PPP

P
PPPP

0

0
111

11111
 

Trong đó : 

  + : hệ số sức kháng ck chịu nén dọc trục : 9.0 . 

  + gA : diện tích tiết diện trụ . 

  + uxM : m«men uèn theo trôc x (N.mm). 

  + uyM : mômen uốn theo trục y (N.mm). 

xx

700

500

200

133
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  + rxM : sức kháng uốn tiết diện theo trục x  

  + ryM : sức kháng uốn tiết diện theo trục y. 

  + rxyP : sức kháng dọc trục khi uốn theo 2 phương ( lực dọc tiết diện chịu được ). 

  + rxP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  ye  (N) 

  + ryP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  xe  (N)  

  + xe   : độ lệch tâm theo phương x
u

uy

x
P

M
e  (mm) 

  + ye   : độ lệch tâm theo phương y 
u

ux
y

P

M
e  (mm) 

  + uP  : lực dọc tính theo TTGH CĐ1 (lực dọc N) 

  + yststgc fAAAfP )(85.0 '

0  (N) 

  + )
2

(
a

dfxAM sysrx . 

Ta có : 0,10  f 'c Ag = 0,1x0,9x30x11.34x1000 = 30618 KN 

   Giá trị này lớn hơn tất cả các giá trị lực nén dọc trục Nz ở trong các tổ hợp ở 

TTGHCĐ, vì thế công thức kiểm toán là : 

                 0,1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
        

Xác định Mrx, Mry: sức kháng tính toán theo trục x,y (Nmm) 

        Mrx = . As . fy . (ds - 
a
2

 ) 

Tương tự với Mry 

 
Trong đó:   

    +ds: khoảng cách từ trọng tâm cốt thép tới mép ngoài cùng chịu nén (trừ đi lớp 

bêtông bảo  vệ và đường kính thanh thép). 

    +fy: giới hạn chảy của thép.  

    +As: bố trí sơ bộ rồi tính diện tích thép cần dùng theo cả hai phương. 

ỉ

mặt cắt b-b

16ỉ

X X

ỉ

200 25
6

125



TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

  Trang:  202  

 

                 
1 '

. 0,118 420
0.403

0,85. . . 0,85 0,85 30 5.67

s y

C x

A f x
c

f b x x x
 

                 
2 '

. 0,118 420
1.44

0,85. . . 0,85 0,85 30 2.0

s y

C y

A f x
c

f b x x x
 

                 1 1 1. 0.403 0,85 0.343a c x   

                 2 2 1. 1.14 0,85 0.964a c x  

3 0.343
0,9 0,118 420 10 5.00 0,132 209482.7

2
rxM x x x x KNm   

3 0.964
0,9 0,118 420 10 2.0 0,132 61821.144

2
ryM x x x x KNm   

      + 85,01  

      +b : bề rộng mặt cắt (theo mỗi phương là khác nhau). 

Kiểm tra sức kháng nén của trụ theo uốn 2 chiều: 

 

Tổ 

hợp 
N Mx My 

M rx  M ry  
0,1

ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

  

Kết 

Luận Tải 

trọng 
KN KNm KNm KNm KNm 

CĐ1 15684.72 8962.03 6679.26 209482.7 61021.144 0.152 đạt 

TTSD 10458.74 5163.76 6679.26 209482.7 61021.144 0.134 đạt 

6.  Tính Toán Mũ Trụ:  

Sơ đồ:  

                

 
   

300300

21
0

50

2%

50

2%

1200

1300

30
0

17
5

125 210 210 210 210 210 125
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- Mũ trụ làm việc như ngàm công xôn          

 ltt = 3.0 + 
3

R
 = 3.0+ 

0,8

3
 = 3.267 ( m) 

- Tải trọng tác dụng lên phần công xôn là: 

+ Do trọng lượng bản thân: g1 = 2*20.5586 41.1172( / )KN m  

+ Do tĩnh tải phần bên trên : 1078.125mtP KN . 

+ Do hoạt tải:  

 

 )(35)(145)
100

1(9.0 416532

3 yyyyyyxxmgx
IM

xxmP trLL

tr

ht  

3 0.9 1.25 1.75 0.287 145(0.8868 0.9684 0.3789 0.4921) 35(0.7737 0.605) 250.621tr

htP x x x x KN

 

(38 38) (38 38)
1.75 9.3 1.75 9.3 0.287 177.495

2 2

lan

ht lanP x x xmg x x x KN  

23.267*3.267
5.34

2
M m  

3 250.621 177.495 428.119tr lan

ht ht htP P P KN  

M«men: 

1.25 ( ) 1.25 41.1172 5.34 1.967 (1078.125 428.119) 3237.24 .M t htM xgxw P P xy x x x KN m

*. Tính và bố trí cốt thép: 

    Sơ đồ: (Hình bên) 

 

 

 

 - chiều dày mũ trụ H=1500mm,lớp bảo vệ 15mm mmh f 1485151500  

0
.6

0
5

0
.4

9
2
1

0
.3

7
8
9

37,4 m 37,4 m

4,3 4,34,3 4,3 15m14,4m 29,4m

1,2 36,8m

qlane

qPL

1
.0

0
0
0

0
.7

7
3
7

0
.8

8
6
8

0
.9

6
8
4

h
fA's

As

d

d

1
5 4
0

2
5H

+

-
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 -sơ bộ chọn: d=1485-25-22/2=1499mm. 

- bêtông có ,50' MPafc  cốt thép MPaf y 400  

    sA =
33237.24*10

330d 330 1499

M

x
 =6.54 (cm2) 

Để an toàn ta chọn 12 thanh 22  , a = 15 cm.  

 IV. Tính toán móng cọc khoan nhồi: 

    Theo quy trình 22TCN 272-05, việc kiểm toán sức chịu tải của cọc quy định trong 

điều 10.5 theo trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn cường độ. Trong phạm 

vi đồ án, chỉ thực hiện kiểm toán sức chịu tải của cọc theo khả năng kết cấu và đất nền. 

   Với nội lực đầu cọc xác định được, ta sẽ tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải của cọc 

theo vật liệu làm cọc và khả năng chịu tải của lớp đá gốc đầu mũi cọc. 

Số liệu tính toán: 

 

Đường kính thân cọc 1000 mm 

Cao độ đỉnh bệ cọc -6.6 m 

Cao độ đáy bệ cọc -9.1 m 

Cao độ mũi cọc (dự kiến) -39.1 m 

Chiều dài cọc (dự kiến) 30 m 

Đường kính thanh cốt thép dọc  25 mm 

Cường độ bê tông cọc 30 Mpa 

Cường độ cốt thép cọc 420 Mpa 

Cự li cọc theo phương dọc cầu 3000 mm 

Cự li cọc theo phương ngang cầu  3000 mm 

 

Bố trí cọc trên mặt bằng: 

                          

 

  

 

              

 

 

 

1. Xác định sức chịu tải cọc: 

+ Chọn cọc khoan nhồi bằng BTCT đường kính D = 1,0m, khoan xuyên qua các lớp 

đất cát  có góc ma sát ( f )i và lớp sét pha cát có góc ma sát f = 450. 

+ Bê tông cọc mác #300. 

+ Cốt thép chịu lực 20 25 có cường độ 420MPa. Đai tròn 10 a200. 

1.1.Xác định sức chịu tải trọng nén của cọc nhồi theo vật liệu làm cọc: 

5
0

0

3
0

0

300 300 100

1
0
0

1
0
0

800

100

1 5 3

624

y
x
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- Bê tông cấp 30   có  fc’ =300 kg/cm2  

- Cốt thép chịu lực AII có Ra=2400kg/cm2 

 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 

Sức chịu tải của cọc D=1000mm  

Theo điều A5.7.4.4-TCTK sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc tính theo công 

thức sau 

 PV = .Pn . 

Với Pn = Cường độ chịu lực dọc trục danh định có hoặc không có uốn tính theo công 

thức : 

 Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}= 0,75.0.85{0,85. fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}  

Trong đó : 

 = Hệ số sức kháng, =0.75 

m1,m2 : Các hệ số điều kiện làm việc. 

fc’ =30MPa: Cường độ chịu nén nhỏ nhất của bêtông  

fy =420MPa: Giới hạn chảy dẻo quy định của thép  

Ac: Diện tích tiết diện nguyên của cọc 

Ac=3.14x10002/4=785000mm2
 

Ast: Diện tích của cốt thép dọc (mm2). 

Hàm lượng cốt thép dọc thường hợp lý chiếm vào khoảng 1.5-3%. với hàm lượng 2% 

ta có: 

Ast=0.02xAc=0.02x785000=15700mm2 

Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu là: 

PV =0.75x0,85x(0,85x30x(785000-15700)+ 420x15700) = 16709.6x103(N). 

Hay PV = 1670.9 (T). 

 

1.2.Xác định sức chịu lực nén của cọc đơn theo cường độ đất nền: 

Số liệu địa chất: 

- Lớp 1: Mặt đất thiên nhiên  

- Lớp 2: Đất bùn lẫn hữu cơ 

- Lớp 3: Đất cát pha bùn 

- Lớp 4: Sét pha cát dẻo cứng 

- Lớp 5: Đất cát vừa lẫn sỏi 

- Lớp 6: Đất cát sạn lẫn sỏi cuội 

- Lớp 7: Đất sát cát 

 

*. Sức chịu tải của cọc theo đất nền:  Pn=Pđn 

-Sức chịu tải của cọc được tính theo công thức sau: (10.7.3.2-2 22TCN-272-05 ) 

 Với  cọc ma sát:           Pđn = pq*PP+ qs*PS 

    Có:                        Pp  =  qp.Ap                                               

  Ps  =  qs.As                                              
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 +Pp : sức kháng mũi cọc (N) 

 +Ps : sức kháng thân cọc (N) 

 +qp :  sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) 

 +qs  : sức kháng đơn vị thân cọc (MPa) 

    s iq =0,0025.N 0,19(MPa)_Theo Quiros&Reese(1977)    

 +As : diện tích bề mặt thân cọc (mm2) 

 +Ap : diện tích mũi cọc (mm2) 

 + qp : hệ số sức kháng đối với sức kháng mũi cọc quy định cho trong Bảng 10.5.5-3 

dùng cho các phương pháp tách rời sức kháng của cọc do sức kháng của mũi 

cọc và sức kháng thân cọc. Đối với đất cát qp = 0,55. 

+ qs : hệ số sức kháng đối với sức kháng thân cọc cho trong Bảng 10.5.5-3 dùng 

cho các phương pháp tách rời sức kháng của cọc do sức kháng của mũi cọc 

và sức kháng thân cọc. Đối với đất sét qs = 0,65.Đối với đất cát qs = 0,55. 

- Sức kháng thân cọc của Trụ : 

Khi tính sức kháng thành bên bỏ qua 1D tính từ chân cọc trở lên. 

Sức chịu tải của cọc trụ T4  theo ma sát thành bên 

Lớp 

đất 

Chiều 

dày 

thực 

Lt 

(m) 

Chiều 

dày 

tính 

toán 

Ltt 

(m) 

Trạng 

thái 

N Diện 

tích bề 

mặt cọc 

As=Ltt.P 

=3,14.Ltt 

(m2) 

qs=0,0025.N.103  

(KN) 

Ps=As.qs 

(KN) 

Lớp 1 2.88 0 Vừa 14 0 35 0 

Lớp 2 3.25 0 Rất rời 4 0 10 0 

Lớp 3 4.0 0 Rời 8 0 20 0 

Lớp 4 3.0 2.6 Vừa 25 8.164 62.5 510.25 

Lớp 5 4.75 4.75 Chặt 35 14.915 87.5 1305.0625 

Lớp 6 3.19 3.19 Chặt 40 10.0166 100 1001.66 

Lớp 7  17.7 Chặt 45 55.578 112.5 6252.525 

SP        9669.5 

 

-Sức kháng mũi cọc: 

PP = 0,057.N.103 = 0,057.45.1000 = 2565 (KN) 

Tổng sức chịu tải của một cọc đơn: 

P®n = 0,55. PP+0,55.PS = 0,55x2565+0,55x9669.5= 6398.975 (KN)    

      =640 (T) 
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*Tính số cọc cho móng trụ:  

                           n= xP/Pcäc 

Trong đó: 

  : hệ số kể đến tải  trọng ngang;  

 =1.5 cho trụ , = 2.0 cho mố(mố chịu tải trong ngang lớn do áp lực 

ngang của đất và tác dụng của hoạt tải truyền qua đất trong phạm vi lăng thể trượt của 

đất đắp trên mố). 

P(T) : Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên móng mố, trụ đã tính ở trên. 

Pcäc=min (Pvl,Pn®) 

 

Hạng 

mục 
Tên Pvl Pn® Pcäc 

Tải 

trọng 
Hệ số số cọc Chọn 

Trụ giữa T3 1670.9 406.0  406.0  1294.2 1.5 4.8 6 

 

 

 

2.Tính toán nội lực tác dụng lên các cọc trong móng: 

   Đối với móng cọc đài thấp thì tải trọng nằm ngang coi như đất nền chịu, nội lực tại 

mặt cắt đáy móng 

Công thức kiểm tra: 

cPPmax  

Trong đó: 

- Pmax : Tải trọng tác động lên đầu cọc 

- Pc : Sức kháng của cọc dã được tính toán ở phần trên 

Tải trọng tác động lên đầu cọc được tính theo công thức 

n

i

y

n

i

x

x

xM

y

yM

n

P
P

1

2

max

1

2

max
max

..
 

Trong đó : 

- P        : tổng lực đứng tại đáy đài . 

- n : số cọc, n = 6 

- xi, yi  : toạ độ của cọc so với hệ trục quán tính chính trung tâm 

- Mx , My : tổng mômen của tải trọng ngoài so với trục đi qua trọng tâm của tiết diện 

cọc tại đáy đài theo 2 phương x, y. 

 

 

 

Kiểm toán cọc với Pc=6400 KN  
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Trạng thái GHCĐ I    

                NZ= 15684.72 KN 

                MX= 8962.03 KNm 
                MY = 6679.26 KNm 
 
 

Cọc Xi  (m) Yi  (m) X2i  (m2) Y2i  (m2) maxP   (KN) Yêu cầu 

1 -3 1.5 9 2.25 2532.1 đạt 

2 0 -1.5 0 2.25 3386.17      đạt 

3 3 1.5 9 2.25 8506.85      đạt 

4 -3 -1.5 9 2.25 6373.5      đạt 

5 0 1.5 0 2.25 5519.5      đạt 

6 3 -1.5 9 2.25 398.83      đạt 
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PHần III: thiết kế thi công 
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Chương I : Thiết kế thi công trụ 

 

I. Yêu cầu thiết kế: 

 

 Trong đồ án này em thiết kế phục vụ thi công trụ T2 cho đến móng.  

Các số liệu tính toán như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Số liệu địa chất : 

  

Lớp 1 : Mặt đất tự nhiên 

Lớp 2: Đất bùn lẫn hữu cơ 

Lớp 3 : Đất cát pha bùn 

Lớp 4: Sét pha cát dẻo cứng 

Lớp 5 : Đất cát vừa lẫn sỏi 

Lớp 6 : Đất cát sạn lẫn sỏi cuội 

Lớp 7 : Đất sát cát 

 

 

ii. Trình tự thi công: 

1. Thi công trụ: 

 
Bước 1 :  Xác định chính xác vị trí tim cọc, tim đài : 

- Xây dựng hệ thống cọc định vị, xác định chính xác vi trí tim cọc, tim trụ tháp. 

- Dựng giá khoan Leffer hạ ống vách thi công cọc khoan nhồi. 

 

Bước 2 : Thi công cọc khoan nhồi: 

- Lắp đặt hệ thống cung cấp dung dịch Bentonite, hệ thống bơm thải vữa mùn khi 

khoan cọc. 

Cao độ đỉnh trụ +4.5 m 

Cao độ đáy trụ -6.6 m 

Cao độ đáy đài -9.1 m 

Cao độ mực nước thi công +1.0 m 

Cao độ đáy sông -5.1 m 

Chiều rộng bệ trụ  5.0 m 

Chiều dài bệ trụ    8.0 m 

Chiều rộng móng 7.0 m 

Chiều dài móng  10.0 m 



TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

  Trang:  211  

 

- Dùng máy khoan tiến hành khoan cọc 

- Hạ lồng côt thép, đổ bê tông cọc. 

 

 

Bước 3 : Thi công vòng vây cọc ván: 

- Lắp dựng cọc ván thép loại Lassen bằng giá khoan. 

- Lắp dựng vành đai trong và ngoài. 

- Đóng cọc đến độ sâu thiết kế. 

- Lắp đặt máy bơm xói hút trên hệ nổi, xói hút đất trong hố móng đến độ sâu thiết kế. 

 

Bước 4 : Thi công bệ móng: 

- Xử lý đầu cọc khoan nhồi. 

- Đổ bê tông bịt đáy, hút nước hố móng,  

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ móng. 

 

Bước 5 : Thi công trụ cầu: 

- Chế tạo, lắp dựng đà giáo ván khuôn thân trụ lên trên bệ trụ. 

- Lắp đặt cốt thép thân trụ, đổ bê tông thân trụ từng đợt một.  

 

Bước 6 : Hoàn thiện : 

-Tháo dỡ toàn bộ hệ đà giáo phụ trợ. 

-Hoàn thiện trụ. 

 

2 Thi công kết cấu nhịp: 

 
Bước 1 :  Chuẩn bị phương tiện  

-Tập kết sẵn nhịp dầm chủ trên đường đầu cầu  

- Lắp dựng giá ba chân ở đường đầu cầu  

- Tiến hành lao lắp giá ba chân  

 

Bước 2:  Lao lắp nhịp dầm chủ 

- Dùng giá ba chân cẩu lắp dầm ở hai đầu cầu   

- Lao dầm vào vị trí gối cầu. 

- Tiến hành đổ bê tông dầm ngang. 

- Đổ bê tông bản liên kết giữa các dầm 

-Di chuyển giá ba chân thi công các nhịp tiếp theo 

 

Bước 3: Hoàn thiện 

-Tháo lắp giá ba chân  

- Đổ bê tông mặt đường 

- Lắp dựng vỉa chắn ô tô lan can, thiết bị chiếu sáng  
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- Lắp dựng biển báo 

iii. Thi công móng. 

Móng cọc khoan nhồi đường kính cọc 1 m, tựa trên nền sét pha. Toàn cầu có 2 mố 

(M0, M1) và 4 trụ ( T1, T2, T3, T4 ). 

 

Các thông số móng cọc 

  M0 T1 T2 T3 T4 M1 

Số lượng cọc trong móng ( cọc) 6 6 6 6 6 6 

Đường kính thân cọc(m) 1 1 1 1 1 1 

Chiều cao bệ cọc (m) 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 

Cao độ đỉnh bệ  cọc(m) -0.43 -6.2 -6.6 -7.6 -4.5 -1.15 

Cao độ đáy bệ  cọc(m) -2.43 -8.7 -9.1 -10.1 -7.0 -3.15 

Cao độ mũi cọc dự kiến (m) -22.43 -38.7 -39.1 -40.1 -37.0 -23.15 

Chiều dài cọc dự kiến (m) 20 30 30 30 30 20 

Cự li cọc theo phương dọc cầu (m) 3 3 3 3 3 3 

Cự li cọc theo phương ngang cầu 

(m) 
5.5 3 3 3 3 5.5 

 

1. Công tác chuẩn bị: 

 - Cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ thi công. Quá trình thi công móng 

liên quan nhiều đến điều kiện địa chất, thuỷ văn, thi công phức tạp và hàm chứa nhiều 

rủi ro. Vì thế đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiều giải pháp ứng phó kịp thời và 

các tình huống có thể xảy ra. Công tác chuẩn bị cho thi công  bao gồm một số nội dung 

chính sau: 

 -  Kiểm tra vị trí lỗ khoan, các mốc cao độ. Nếu cần thiết có thể đặt lại các mốc cao độ 

ở vị trí mới không bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công cọc. 

 -  Chuẩn bị ống vách, cốt thép lồng cọc như thiết kế. Chuẩn bị ống đổ bê tông dưới 

nước. 

 - Thiết kế cấp phối bê tông, thí nghiệm cấp phối bê tông theo thiết kế, điều chỉnh cấp 

phối cho phù hợp với cường độ và điều kiện đổ bê tông dưới nước. 

 - Dự kiến khả năng và phương pháp cung cấp bê tông tươi liên tục cho thi công đổ bê 

tông dưới nước. 

-  Chuẩn bị các lỗ chừa sẵn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra chất lượng cọc 

khoan sau này. 

 

2. Công tác khoan tạo lỗ: 

2.1. Xác định vị trí lỗ khoan: 
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  -   Định vị cọc trên mặt bằng cần dựa vầo các mốc đường chuẩn toạ độ được xác định 

tại hiện trường. 

         Sai số cho phép của lỗ cọc không được vượt quá các giá trị sau: 

         Sai số đường kính cọc: 5% 

         Sai số độ thẳng đứng : 1% 

         Sai số về vị trí cọc: 10cm 

         Sai số về độ sâu của lỗ khoan : ±10cm  

 

2.2.  Yêu cầu về gia công chế tạo lắp dựng ống vách: 

  -    ống vách phải được chế tạo như thiết kế. Bề dày  ống vách sai số không quá 

0.5mm so với thiết kế. ống vách phải đảm bảo kín nước ,đủ độ cứng.Trước khi hạ ống 

vách cần phải kiểm tra nghiệm thu chế tạo ống vách. 

  -    Khi lắp dựng ống vách cần phải có giá định hướng hoặc máy kinh vĩ để đảm bảo 

đúng vị trí và độ nghiêng lệch. 

  -     ống vách có thể được hạ bằng phương pháp đóng, ép rung hay kết hợp với đào đất 

trong lòng ống. 

 

2.3.  Khoan tạo lỗ: 

 
  -   Máy khoan cần được kê chắc chắn đảm bảo không bị nghiêng hay di chuyển trong 

quá trình khoan. 

  -   Cho máy khoan quay thử không tải nếu máy khoan bị xê dịch hay lún phải tìm 

nguyên nhân xử lí kịp thời. 

  -   Nếu cao độ nước sông thay đổi cần phải có biện pháp ổn định chiều cao cột nước 

trong lỗ khoan. 

  -    Khi kéo gầu lên khỏi lỗ phải kéo từ từ  cân bằng ổn định không được va vào ống 

vách. 

  -   Phải khống chế tốc độ khoan thích hợp với địa tầng, trong đát sét khoan với tốc độ 

trung bình, trong đất cát sỏi khoan với tốc độ chậm. 

 - Khi chân ống vách chạm mặt đá dùng gầu lấy hết đất trong lỗ khoan, nếu gặp đá mồ 

côi hay mặt đá không bằng phẳng phải đổ đất sét kẹp đá nhỏ đầm cho bằng phẳng hoặc 

cho đổ một lớp bê tông dưới nước cốt liệu bằng đá dăm để tạo mặt phẳng cho búa đập 

hoạt động. Lúc đầu kéo búa với chiều cao nhỏ để hình thành lỗ ổn định, tròn thẳnh 

đứng, sau đó có thể khoan bình thường. 

-  Nếu sử dụng dung dịch sét giữ thành phải phù hợp với các qui định sau : 

-  Độ nhớt của dung dịch sét phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình và phương 

pháp sử dụng dung dịch.Bề mặt dung dịch sét trong lỗ cọc phải cao hơn mực nước 

ngầm 1,0m trở lên. Khi có mực nước ngầm thay đổi thì mặt dung dịch sét phải cao hơn 

mực nước ngầm cao nhất là 1,5m. 

 -  Trong khi đổ bê tông , khối lượng riêng của dung dịch sét trong khoảng 50 cm kể từ 

đáy lỗ <1,25T/m3, hàm lượng cát <=6%, độ nhớt <=28 giây. Cần phải đảm bảo chất 
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lượng dung dịch sét theo độ sâu của từng lớp đất đá, đảm bảo sự ổn định thành lỗ cho 

đến khi kết thúc việc đổ bê tông. 

 

 

2.4.  Rửa lỗ khoan : 

 
-  Khi đã khoan đến độ sâu thiết kế tiến hành rửa lỗ khoan, có thể dùng máy bơm 

chuyên dụng hút mùn khoan từ đáy lỗ khoan lên . Cũng có thể dùng máy nén khí để 

đưa mùn khoan lên cho đến khi bơm ra nước trong và sạch. Chọn loại máy bơm, quy 

cách đầu xói phụ thuộc vào chiều sâu và vật liệu cần xói hút. 

 -  Nghiêm cấm việc dùng phương pháp khoan sâu thêm thay cho công tác rửa lỗ 

khoan. 

 

2.5.  Công tác đổ bê tông cọc: 

 -    Đổ bê tông cọc theo phương pháp ổng rút thẳng đứng. 

 -    Một số yêu cầu của công tác đổ bê tông cọc: 

         +  Bê tông phải được trộn bằng máy. Khi chuyển đến công trường phải được kiểm 

tra độ sụt và độ đồng nhất. Nếu dùng máy bơm bê tông thì bơm trực tiếp bê tông vào 

phễu của ống dẫn. 

         +  Đầu dưới của ống dẫn bê tông cách đáy lỗ khoan khoảng 20-30 cm. 

ống dẫn bê tông phải đảm bảo kín khít. 

         +  Độ ngập sâu của ống dẫn trong bê tông không được nhỏ hơn 1,2m và không 

được lớn hơn 6m. 

         +  Phải đổ bê tông liên tục, rút ngắn thời gian tháo ông dẫn, ống vách để giảm 

thời gian đổ bê tông . 

         +  Khi ống dẫn chứa đầy bê tông phải đổ từ từ tránh tạo thành các túi khí trong 

ống dẫn. 

         + Thời gian ninh kết ban đầu của bêtong không được sớm hơn toàn bộ thời gian 

đúc cọc khoan nhồi. Nếu cọc dài , khối lượng bê tông lớn có thể cho thêm chất phụ gia 

chậm ninh kết. 

         +  Đường kính lớn nhất của đá dùng để đổ bê tông không được lớn hơn khe hở 

giữa hai thanh cốt thép chủ gần nhau của lồng thép cọc. 

 

2.6.  Kiểm tra chât lượng cọc khoan nhồi: 

 

-     Kiểm tra bê tông phải được thực hiện trong suốt quá trình của dây chuyền đổ bê 

tông dưới nước. 

-     Các mẫu bê tông phải được lấy từ phễu chứa ống dẫn để kiểm tra độ linh động, độ 

nhớt và đúc mẫu kiểm tra cường độ. 

        +  Trong quá trình đổ bê tông cần kiểm tra và ghi nhật ký thi công các số liệu 

sau : 
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        +  Tốc độ đổ bê tông  

        +  Độ cắm sâu của ống dẫn vào vữa bê tông . 

        +  Mức vữa bê tông dâng lên trong hố khoan. 

 

 

3.  Thi công vòng vây cọc ván thép: 

    -  Trình tự thi công cọc ván thép: 

        +   Đóng cọc định vị  

        +   Liên kết thanh nẹp với cọc định vị thành khung vây. 

        +   Xỏ cọc ván từ các góc về giữa. 

        +   Tiến hành đóng cọc ván đến độ chôn sâu theo thiết kế. 

          Thường xuyên kiểm tra để có biện pháp xử lí kịp thời khi cọc ván bị nghiêng 

lệch. 

4.  Công tác đào đất bằng xói hút : 

  -    Các lớp đất phía trên mặt đều là dạng cát, sét nên thích hợp dùng phương pháp xói 

hút để đào đất nơi  ngập nước. 

  -   Tiến hành đào đất bằng máy xói hút. Máy xói hút đặt trên hệ phao chở nổi. Khi xói 

đến độ sâu cách cao độ thiết kế 20-30cm thì dừng lại, sau khi bơm hút nước tiến hành 

đào thủ công đến cao độ đáy móng để tránh phá vỡ kết cấu phía dưới. Sau đó san 

phẳng, đầm chặt đổ bê tông bịt đáy. 

 

5.  Đổ bê tông bịt đáy : 

5.1.  Trình tự thi công: 

- Chuẩn bị ( vật liệu, thiết bị...) 

- Bơm bêtông vào thùng chứa. 

- Cắt nút hãm 

- Nhấc ống đổ lên phía trên 

- Khi nút hãm xuống tới đáy, nhấc ống đổ lên để nút hãm bị đẩy ra và nổi lên. Bê tông 

phủ    kínđáy. Đổ liên tục. 

- Kéo ống lên theo phương thẳng đứng, chỉ được di chuyển theo chiều đứng. 

- Đến khi bê tông đạt 50% cường độ thì bơm hút nước và thi công các phần khác. 

 

5.2.  Nguyên tắc và yêu cầu khi đổ bê tông: 

-   Nguyên tắc và yêu cầu khi đổ bê tông bịt đáy. 

-  Bêtông tươi trong phễu tụt xuống liên tục, không đứt đoạn trong hố móng ngập 

nước dưới tác dụng của áp lực do trọng lượng bản thân. 

ống chỉ di chuyển theo chiều thẳng đứng, miệng ống đổ luôn ngập trong bê tông tối 

thiểu 0.8m. 

-   Bán kính tác dụng của ống đổ R=3.5m 

-   Đảm bảo theo phương ngang không sinh ra vữa bê tông quá thừa và toàn bộ diện 

tích đáy hố móng được phủ kín bêtông theo yêu cầu. 



TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

  Trang:  216  

 

-  Nút hãm: khít vào ống đổ, dễ xuống và phải nổi. 

 Bêtông :     +Có mác thường cao hơn thiết kế một cấp 

+ Có độ sụt cao: 16 - 20cm. 

+ Cốt liệu thường bằng sỏi cuội. 

-  Đổ liên tục, càng nhanh càng tốt. 

-  Trong quá trình đổ phải đo đạc, kĩ lưỡng. 

 

5.3.  Tính toán chiều dày lớp bê tông bịt đáy: 

a) Các số liệu tính toán: 

     Xác định kích thước đáy hố móng: Đơn vị (cm) 

 

5
0
0

3
0
0

300 300 100

1
0

0
1

0
0

100

bệ trụ hố móng

7
0
0

1000800

  

 

  Ta có :                         L= 8 + 2 = 10 m 

                                        B = 5 + 2 =7 m 

     Gọi : hb  :là chiều dày lớp bê tông bịt đáy . 

              t   :là chiều sâu chôn cọc ván ( t 2m ) 

      

- Xác định kích thước vòng vây cọc ván ta lấy rộng về mỗi phía của bệ cọc là 1 m.  

- Cọc ván sử dụng là  cọc ván thép . 

 

- Cao độ đỉnh trụ: +4.5 m 

- Cao độ đáy trụ: -5.1 m 

- Cao độ đáy đài: -6.6 m 

- Cao độ mực nước thi công: +1.0 m 

- Chiều rộng bệ trụ : 5.0 m 
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- Chiều dài bệ trụ   : 8.0 m 

- Chiều rộng móng 7.0 m 

- Chiều dài móng  10.0 m 

 

 

CẤU TẠO TRỤ T2 

 

Sơ đồ bố trí cọc ván như sau: 
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b) Tính toán chiều dày lớp bê tông bịt đáy: 

 
 Điều kiện tính toán: 

    áp lực đẩy nổi của nước phải nhỏ hơn ma sát giữa bê tông và cọc + trọng lượng của 

lớp bê tông bịt đáy. 

)..(......... 2211 bnbbbb hHmhukhuhn   

bh m
mukun

H

nb

n 1
......

..

2211

 

 Trong đó : 

 H : Khoảng cách MNTC tới đáy đài = 10.1 m  

hb : Chiều dầy lớp bê tông bịt đáy 

m = 0,9  hệ số điều kiện làm việc. 

n = 0,9 hệ số vượt tải. 

b : Trọng lượng riêng của bê tông bịt đáy  b = 2,4T/m2. 

n : Trọng lượng riêng của nước  n =1 T/m2. 

u2: Chu vi cọc = 3,14x1 = 3,14 m 

2 : Lực ma sát giữa bê tông bịt đáy và cọc   2 = 4T/m2. 

k: Số cọc trong móng  k =6 (cọc) 

            : Diện tích hố móng. (Mở rộng thêm 1m ra hai bên thành để thuận lợi cho 

thic«ng) 

= 10 x 7 =  70 m2 . 

1 : Lực ma sát giữa cọc ván với lớp bê tông: 

1 = 3T/m2. 

u1: Chu vi tường cọc ván =(10 + 7) x 2  = 34 m 

0,5m

MNTC=1,0m

MDTN=-5.1m

CDDD=-9.1m

H
H

b
t
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bh
1 10.1 70

2.01 1
(0,9 70 2,4 34 3 6 3,14 4).0,9 70 1

x x
m m

x x x x x x
 

              Vậy ta chọn  hb=2,1 m 

 

 Kiểm tra cường độ lớp bê tông bịt đáy: 

 
-  Xác định hb theo điều kiện lớp bê tông chịu uốn.  

-  Ta cắt ra 1 dải có bề rộng là 1m theo chiều ngang của hố móng để kiểm tra.  

-  Coi như dầm đơn giản nhịp l = 7m. 

-  Sử dụng bê tông mác 200 có Ru = 65 T/m2. 

-  Tải trọng tác dụng vào dầm là q (t/m) 

                     q = Pn – qbt  = n.(H+hb ) – hb. bt  

                     q = 1.(6,5 + hb) - 2,4.hb  = 6,5 - 1,4.hb 

+ Mô men lớn nhất tại tiết diện giữa nhịp là : 

Mmax = 
22 (6,5 1,4. ).7.

39.81 8.575.
8 8

b
b

hq l
h  

+ Mômen chống uốn :  

W = 
66

.1

6

.
222

bb hhhb
 

+ Kiểm tra ứng suất :           

max =   max

2

6.(39.81 8.575 )
65b

b

M h

W h
 T/m2  

Ta có phương trình bậc hai: 
265. 51.45 238.86 0b bh h    

Giải ra ta có: hb = 1,56 m > 1m 

Vậy chọn chiều dày lớp bê tông bịt đáy hb = 2,1 m làm số liệu tính toán. 

 

 5.4.  Tính toán cọc ván thép: 

a. Tính độ chôn sâu cọc ván: 

- Khi đã đổ bê tông bịt đáy xong, cọc ván được tựa lên thành bê tông và thanh 

chống (có liên kết) nên cọc ván lật xoay quanh điểm O 

Đất dưới đáy móng: 

¸ cát   : 0=1.6 (T/m2); tt=350 . 

Hệ số vượt tải n1=1.2 đối với áp lực chủ động. 

Hệ số vượt tải n2=0.8 đối với áp lực bị động. 

Hệ số vượt tải n3=1.0 đối với áp lực nước. 

Sơ đồ tính độ chôn sâu cọc ván:  
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Hệ số áp lực đất chủ động và bị động xác định theo công thức sau: 

Chủ động: Ka = tg2(450- /2) = tg2(450-350/2) = 0.27 

Bị động: Kb = tg2(450+ /2) = tg2(450 + 350/2) = 1.92 

 

 

-  Trọng lượng đơn vị ,  của đất dưới mực nước sẽ tính toán như sau: 

n,  = 2-1.0 =1 (T/m2)   

-  áp lực do nước: 

P1 = 0,5* n*H 2

n  =0,5*10.6 2 = 56.18 (T) 

P2 = n* Hn*t =10.6 *t (T) 

-  áp lực đát chủ động: 

 P3 = Ka*n1.* 0,5*H2 ,  = 0.27*1, 2* 0,5*4.52 *1 =3.28 (T) 

P4  = (d+0.5)(t – d) '

b Ka n1 =( 1.6 + 0.5)( t – 1.6)x 0.27x 1.2 = 0.68( t-1.6) ( T ) 

P5 = 0.5( t – d )2 ' Ka n1 = 0.5 ( t – 1.6)2x 0.27 x 1.2 = 0.162(t – 1.6)2  (T) 

- áp lực đất bị động 

P6=H.t. ,.Kb.n2  = 4.5 x t x 1 x 1.92 x 0.8 = 6.912t  (T). 

P7 = 0,5.t2. . Kb.n2 
 = 0.5xt2x1x1.92x0.8 = 0.768 t2 (T)  

Phương trình ổn định lật sẽ bằng :  

 
3

1

nH
P  + 

3
3

H
P  + 

2
4

dt
P  +

3

2
5

dt
P  = (

2
2

t
P +

2
6

t
P  + 

3

2
7

t
P )x 0.95     (1) 

thay các số liệu trên vào phương trình (1) ta có phương trình :  

H
=

4
5
0
0

d

t

5
0
0

P5

P4

P2

P1

P7

P6

0

P3 H
n

=
1
0
6
0
0

-9.1

MNTC +1.0

2
1
0
0

C§TN -5.1
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62.49-0.34*t2- 0.87+0.054(t2- 3.2t + 2.56)*(2t+1.6)=0.4864t3 +6.69t2 

0.3784t3 + 6.6092t2 - 61.84 = 0 

Giải phương trình bậc 3 ta có:  t = 2.84 m . 

Để an toàn chọn :  t = 3 m  

Chiều dài cọc ván chọn: LCỌC VÁN = 10.6 + 3 + 0.5 = 14.1m   Chọn  L =14.1 m. 

 

 

 

 

b. Chọn cọc ván thoả mãn yêu cầu về cường độ: 

Sơ đồ tính toán cọc ván coi như 1 dầm giản đơn với 2 gối là điểm 0 và điểm neo thanh 

chống:  

 

 
 *  Tính toán áp lực ngang: 

áp lực ngang của nước :      Pn = n. H1 = 1x10.6= 10.6(t/m) 

áp lực đất bị động :              Pb =  đn.H1. tg
2 (450 - /2). 

                                     =>   Pd = 1,5x4.5xtg2(450 – 17.50)  =1.83(t/m) 

Tại vị trí có Q=0 thì mômen M lớn nhất: 

      Tìm Mmax : 

H
=

4
5
0
0

d

t=
3
m

5
0
0

q 0q

H
n

=
1
0
6
0
0

-9.1

MNTC +1.0

2
1

0
0

C§TN -5.1

n d -11.2
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         Theo sơ đồ : 

10.6 2*10.6 10.6 2*10.6
0 10.6 * * * *

2 3 2 3
B A n dM R P P  

 
210.6 10.6

( ). (1.83 10.6). 17.6( )
3 3

A d nR P P T  

10.6 2*10.6
0 10.6 ( )* * 10.6

2 3
A B n dM R P P  

 
4.5 10.6 10.6 2*10.6

* * 10.6 8.8( )
10.6 2 3

BR T  

Giả sử vị trí Q=0 nằm cách gối một đoạn 0 < x < 10.6 m 

Ta có:  

3

).(2
.

2

).(

2
.

2

)(
.).( 1

2

1

xHxhqxqq
xRxHRM xx

ABX   (1) 

Với : 
1

1 ).(

H

xHq
qx  , 10.6 1.83 12.43( / )n dq p p T m . 

(1)
3

)(
.

).(
).(.).(

2

1

1

1

1

2

1

1

1

xH

H

xHq

H

x
xH

H

q
qxRxHR AB     (2) 

Thay số vào (2 )ta có phương trình bậc 3: 

XM =0.59x3+ 2.87x2  -8.49x + 35.24(1) 

049.874.577.10 2 xx
dx

Md X  

Giải phương trình trên ta có: 

x1= 1.1 ; x2= - 4.3 

Chọn x = 3 làm trị số để tính,  ta có: 

MMax= 38.05Tm 

Kiểm tra:  

Công thức : 
ycW

M max Ru = 2000 kG/cm2 . 

+ Với cọc ván thép laxsen IV dài L = 14.1 m, có W = 2200 cm3. 

10.6m

4.5m

BA

RA RB

Pn

Pd
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Do đó 
5

238.05
1727.27( / )

2200
kG cm Ru = 2000 (kG/cm2 ). 

 

5.5.  Tính toán nẹp ngang : 

 
Nẹp ngang được coi như dầm liên tục kê trên các gối chịu tải trọng phân bố đều: 

+ Các gối là các thanh chống với khoảng cách giữa các thanh chống là:    

l = 2 - 3m : Theo chiều ngang.  

l1 = 3 m : Theo chiều dọc. 

+ Tải trọng tác dụng lên thanh nẹp là phản lực gối RB tính cho 1m bề rộng. RB = 8.8 T 

 

 

 

Sơ đồ tính :  

 

2
0

0
0

3
0

0
0

3
0

0
0

2
0

0
0

3000 20002000

2000 20003000

2
0

0
0

3
0

0
0

3
0

0
0

2
0

0
0

q
=

R
=

8
.8

T

 
 

Mômen lớn nhất Mmax được tính theo công thức gần đúng sau :  

Mmax  = 92.7
10

388

10

. 22 xlq
(Tm). 

Chọn tiết diện thanh nẹp theo công thức : 

ycW

M max

max Ru = 2000 (kg/cm2 ) 

u

yc
R

M
W max  = 

2000

1092.7 5x
 = 396 cm3. 

Chọn thanh nẹp ngang định là thép chữ I có: 

Wx  > Wyc = 396 cm3. 
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5.6.  Tính toán thanh chống: 

        Thanh chống chịu nén bởi lực tập trung. 

         Lực phân bố tam giác: 10.6 1.83 12.43n dq p p (T) 

+ Phản lực tại A lấy mô men đối với điểm B: 

3

.
.

2
..0 2

HH
qLRM BA  

(L2 = H =5.45m) 

2

. . 12.43*10.6
. 21.96( )

2 3 2*3 2*3
B

qH H q h
R T

L
 

RB= B = 21.96 (T) 

+ Duyệt thanh chịu nén: 

ngF

A

.
 

Với lo = 2.l1 = 6m (chiều dài thanh chịu nén) 

       Ta có: 34,12
6,46

7080

ngF

I
i  

       Chọn nẹp đứng có:  I =7080 cm4 

 Fng = 46,5 cm2 

62.48
34,12

6000

i

l
 

81,0
100

62.48
.8,01

100
.8,01

22

 

3
212.43*10

330( / )
. 0.81*46.5ng

A
kG cm

F
 

        Với : 2 2330( / ) 1700( / )nenkG cm kG cm  

Thanh chống đạt yêu cầu 

6. Bơm hút nước: 

        Do có cọc ván thép và bê tông bịt đáy nên nước không thấm vào hố móng trong 

quá trình thi công, chỉ cần bố trí máy bơm để hút hết nước còn lại trong hố móng. 

Dùng 2 máy bơm loại C203 hút nước từ các giếng tụ tạo sự khô ráo cho bề mặt hố 

móng. 

 

 

7. Thi công đài cọc: 

   - Trước khi thi công đài cọc cần thực hiện một công việc có tính bắt buộc đó là 

nghiệm thu cọc, xem xét các nhật ký chế tạo cọc, nghiệm thu vị trí cọc, chất lượng bê 

tông và cốt thép của cọc. 

  -  Tiến hành đập đầu cọc. 

  -  Dọn dẹp vệ sinh hố móng. 



TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

  Trang:  225  

 

  -  Lắp dựng ván khuôn và bố trí các lưới cốt thép. 

  -  Tiến hành đổ bê tông bằng ống đổ. 

  -  Bảo dưỡng bê tông khi đủ f’C thì tháo dỡ ván khuôn. 

 

IV.  Thi công trụ: 

 -    Các kích thước cơ bản của trụ và đài như  sau: 

 

 

CẤU TẠO TRỤ T2 

 

 

 

1.  Yêu cầu khi thi công: 

 -  Theo thiết kế kỹ thuật trụ thiết kế là trụ đặc bê tông toàn khối, do đó công tác chủ 

yếu của thi công trụ là công tác bê tông cốt thép và ván khuôn. 

 -  Để thuận tiện cho việc lắp dựng ván khuôn ta dự kiến sử dụng ván khuôn lắp ghép. 

Ván khuôn được chế tạo từng khối nhỏ trong nhà máy được vận chuyển ra vị trí thi 

công, tiến hành lắp dựng thành ván khuôn. 
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 -  Công tác bê tông được thực hiện bởi  máy trộn C284-A công suất 40 m3/h, sử dụng 

đầm dùi bê tông bán kính tác dụng R = 0.75m. 

 

2.  Trình tự thi công như sau: 

    -   Chuyển các khối ván khuôn ra vị trí trụ,lắp dựng ván khuôn theo thiết kế. 

    -   Đổ bê tông vào ống đổ, trước khi đổ bê tông phải kiểm tra ván khuôn lại một lần 

nữa, bôi dầu lên thành ván khuôn tránh hiện tượng dính kết bê tông vào thành ván 

khuôn sau này. 

   -   Đổ bê tông thành từng lớp dầy 40cm, đầm ở vị trí cách nhau không quá 1.75R, 

thời gian đầm là 50 giây một vị trí, khi thấy nước ximăng nổi lên là được.Yêu cầu khi 

đầm phải cắm sâu vào lớp cũ 4 -5cm, đổ đầm liên tục trong thời gian lớn hơn 4h phải 

đảm bảo độ toàn khối cho bê tông tránh hiện tượng phân tầng. 

    - Bảo dưỡng bê tông :Sau 12h từ khi đổ bê tông có thể tưới nước, nếu trời mát tưới 3-

4 lần/ngày, nếu trời nóng có thể tưới nhiều hơn. Khi thi công nếu gặp trời mưa thì phải 

có biện pháp che chắn. 

   -   Khi cường độ đạt 55%f’c cho phép tháo dỡ ván khuôn. Quá trình tháo dỡ ngược 

với quá trình lắp dựng. 

 

3.  Tính ván khuôn trụ: 

3.1 .  Tính ván khuôn đài trụ. 

  -   Đài có kích thước : a  b  h = 8 x 5 x 2.5 (m). 

  -   áp lực tác dụng lên ván khuôn gồm có: 

        + áp lực bê tông tươi. 

        + Lực xung kích của đầm. 

Chọn máy trộn bê tông loại C284-A có công suất đổ Q= 40m3/h.  

Và đầm dùi có bán kính tác dụng là 0,75m. 

Diện tích đài: 8 x 5 = 40 m2. 

Sau 4h bê tông đó lên cao được: z 

 )(75.0)(4
40

4404
mm

F

Q
h  

Giả sử dùng ống vòi voi để đổ lực xung kích 0,4T/m2.  

áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn là: 

+ Do áp lực ngang của bê tông tươi: 

 q1 = 400 (Kg/m 2 ) = 0.4 (T/m 2 )    ,n = 1.3 

+ Lực xung kích do đầm bê tông: h > 0,75 m nên 

q2
23 /18001075.04.2 mKg  

Biểu đồ áp lực thay đổi theo chiều cao đài nhưng để đơn giản hóa tính toán và thi công 

ta coi áp lực phân bố đều:  

7
5

4
0
0
c

m

3
2
5

q2

q
1
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 qtc= )/(25.1671
4

440045.21800
2

75.01800

2mkg  

 qtt =1.3  1671.25=2172.62 (kg/m2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn ván khuôn trụ như sau: 

 
 

3.2. Tính ván đứng: 

  Tính toán với 1m bề rộng của ván 

  Sơ đồ tính toán: 

 
Mômen uốn lớn nhất: 

Mmax=
2 22172,62 1.0

217.26
10 10

ql
kgm 

Kiểm tra theo điều kiện nén uốn của ván :  

 uR
W

Mmax  

Với  
6

04.01

6

22b
W =0,000267 (m3)    

Thanh căng 16

16

1
0
0

Nẹp ngang12x14cm

Ván khuôn đứng 20 x 4 cm

16

Nẹp đứng 16x16cm

1
6

5

1
2

124 16

1
4

1
4

100 100

1616

100

16

100

16

100

1m
100100

0
.0

4mq
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 =>  =
4217.26 10

0.000267
= 81.37 (kg/cm2) < Ru = 130 (kg/cm2)    

=> Thoả mãn điều kiện chịu lực 

Kiểm tra độ võng :  

f = 
250384

5 4 l

EJ

ql
 

 

Trong đó :  

- E  : môđun đàn hồi của gỗ Edh= 90.000 (kg/cm2) 

- l  : chiều dài nhịp tính toán  l = 100 cm 

- J  : mômen quán tính 1m rộng ván khuôn  

 
12

04.01

12

33b
J =  5.33x10-6 (m4) = 533 (cm4)  

- q là tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn. 

 q = 16.71 (kg/cm) 

 => f =
4

4

5 16.71 100

384 9 10 533

x

x
=0.353cm <

100

250
= 0.4cm  

=>Vậy đảm bảo yêu cầu về độ võng. 

 

3.3. Tính nẹp ngang: 

 
-   Nẹp ngang được tính toán như 1 dầm liên tục kê trên các gối là các thanh nẹp đứng. 

-  Tải trọng tác dụng lên ván đứng rồi truyền sang nẹp ngang.  

-  Với khoảng cách nẹp ngang lớn nhất là 1.5m  ta quy đổi tải trọng từ ván đứng sang 

nẹp ngang. 

qnÑp ngang = qtt l1 = 2172.62 x 1.0 = 2172.62 (Kg/m) 

Sơ đồ tính: 

 
+ Mômen lớn nhất trong nẹp ngang: 

2 2

max

2172.62 1.0
217.262

10 10

ql
M kgm  

+ Chọn nẹp ngang kích thước (12  14cm) 

100 100

Thanh căng 16

4

1
2

1
6

16 16 16
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3
22

392
6

1412

6

.
cm

h
W  

+ Kiểm tra ứng suất: 

2 2217.262
55.42 / 130 /

392

M
kg cm kg cm

W
 

+ Duyệt độ võng: 

JE

lq
f

.

.
.

48

1
3

2  

4
33

2744
12

1412

12

.
cm

hb
J  

1. 2172.62 1.0 2172.62 /tc

vongq q l kG m        

3 3

2

4

.1 1 2172.62 100 100
. . 0,183 0,4

48 . 48 9 10 2744 250

q l
f cm cm

E J x
     

 

Kết luận : nẹp ngang đủ khả năng chịu lực 

 

3.4. Tính nẹp đứng: 

  -  Nẹp đứng được tính toán như 1 dầm đơn giản kê trên 2 gối, chịu lực tập trung đặt ở 

giữa nhịp do tải trọng từ nẹp ngang truyền xuống  

Ptt= 15.26075.11.17382lq (kg) 

+  Sơ đồ tính toán: 

 
+ M«men: 

max

. 2607.15 2.0
869.05

6 6

P l
M Kgm  

+  Chọn nẹp đứng kích thước (16x16) cm: 

2
22

7.682
6

1616

6
cm

h
W  

+  Kiểm tra ứng suất: 

2 2869.05
127.3 / 130 /

682.7

M
kg cm kg cm

W
  

+  Duyệt độ võng: 

JE

lq
f

..48

. 3

 

4
33

5461
12

1616

12

.
cm

hb
J  

mkGxxlqq tc

vong /2.20055.18.13362        

1
6

16
100100

p
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3 3

4

. 20.05 200 200
0,0067 0,5

48. . 48 9 10 5461 400

q l
f cm cm

E J x
     

 Kết luận : nẹp đứng đủ khả năng chịu lực 

3.5. Tính thanh căng: 

  -  Lực trong dây căng : R = ( p + q )l2 x l1 = (200+1800)x1.0x1.0 = 2000Kg 

  -   Khoảng cách thang căng: c = 1.0m 

  -  Dùng thăng căng là thép CT3 có R = 1900kg/cm2. 

 Diện tích yêu cầu   

22000
1.053

1900

S
F cm

R
 

Dùng thanh căng 16 có F = 1.54 cm2  

 

3.6. Tính toán gỗ vành lược: 

 - áp lực phân bố của bê tông lên thành ván: pbt = 2.4 0.75=1.8(T/m2) 

-  áp lực ngang do đầm bê tông: pđ = 0.2T/m2 

-  Tải trọng tổng hợp tính toán tác dụng lên ván: 

        13005.03.1)2.08.1(5.03.1)( dtxv ppq Kg/m2 

-  Lực xé ở đầu tròn :    1950
2

31300

2

Dq
T

tt

v (Kg) 

-  Tính  toán vành lược chịu lực kéo T: 

+  Kiểm tra theo công thức: kR
F

T
 

    Trong đó: 

          F: diện tích đã giảm yếu của  tiết diện vành lược 

          Rk : cường độ chịu kéo của gỗ vành lược Rk = 100kg/cm2 

=>  F= b. 250.19
100

1950
cm

R

T

k

 

  Từ đó chọn tiết diện gỗ vành lược : cm4 ,b=12cm. Có F= 4x12=48cm2 
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CHƯƠNG 2 : THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP 

 

I.  Yêu cầu Chung: 

 - Sơ đồ cầu gồm 5 nhịp : (38x5) m  

 - Chọn tổ hợp giá lao cầu để thi công lao lắp dầm . 

 -Với nội dung đồ án thi công nhịp 38m , mặt cắt ngang cầu gồm 6 dầm I chiều cao 

dầm  

     H = 1.9m, khoảng cách giữa các dầm S = 2.1m 

II. Tính toán sơ bộ giá lao nút thừa: 

Các tổ hợp tải trọng được tính toán xem xét tới sao cho giá lao nút thừa đảm bảo ổn 

định, không bị lật trong quá trình di chuyển và thi công lao lắp, đồng thời đảm bảo khả 

năng chiu lực 

- Trường hợp 1:  Tổ hợp tải trọng bao gồm trọng lượng bản thân giá lao nút 

thừa.Trong quá trình di chuyển giá nút thừa bị hẫng ở vị trí bất lợi nhất. Phải kiểm 

tra tính toán ổn định trong trường hợp này. 

- Trường hợp 2:  Tổ hợp tải trọng tác dụng bao gồm trọng lượng bản thân gía lao nút 

thừa và trọng lượng phiến dầm. Trong quá trình lao lắp cần tính toán ổn định các 

thanh biên dàn 

 

1. Xác định các thông số cơ bản của giá lao nút thừa: 

- Chiều dài giá lao nút thừa :  

 L1 = 2/3 LdÇm  = 26 m 

 L2 = 1.1 LdÇm  = 1.1x38 = 41.8m chän L2 = 42 m. 

- Chiều cao chọn h1 = 4 m, h2 = 6 m 

 

Sơ đồ giá lao nút thừa 

 
- Trọng lượng giá lao nút thừa trên 1 m dài = 1.25T/m 

- Trọng lượng bản thân trụ tính từ trái sang phảI là : G1 = 0.5 T ;   G2 = 0.6 T 

  -   Trọng lượng bản thân trụ phụ đầu nút thừa :    G3 = 0.5 T 

khi tổ hợp giá lao cầu di chuyển từ nhịp này sang nhịp khác trụ phụ của giá lao cầu 

chuẩn bị hạ xuống mũ trụ . 

    Khi đó dầm tự hẫng Sơ đồ xác định đối trọng P như sau:  

L2=42m

h
2

=
6

m

h
1

=
4

m

L1=26m

CBA

Đối trọng

0
,3

m

2m

2
m

??
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2. Kiểm tra điều kiện ổn định của giá lao nút thừa quay quanh điểm B: 

     Ta có M1 ≤ 0.8 Mcl (1) 

+ M1= G3 x L2 + qxL2xL2/2 = 0.5x42 + 1.25x422/2 = 697(T.m) 

+ Mcl = (P+ 0.5) x L1 + qxL2
1/2 = (P+0.5)x26 + 1.25x 262/2 =26P+260(T.m) 

Thay các dữ kiện vào phương trình (1) ta có : 

 697 ≤ 0.8 x (26P + 260)  P 30.56 T  

chän P = 31 T 

- Xét mômen lớn nhất tại gối B : MB = 697 (T.m) 

- Lực dọc tác dụng trong các thanh biên : 

            Nmax = 
2

697max

h

M B

= 348.5 T  

                (h=2 chiều cao giàn)  

*  Kiểm tra điều kiện ổn định của thanh biên: 

        )/(1900
*

2

0
cmkgR

F

N
 

    Trong đó : N là lực dọc trong thanh biên N = 348.5 T 

 : hệ số uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh  

                   với  = l0 / r min : l0 chiều dàI tính toán theo hai phương làm việc = 2 m 

                   Chọn thanh biên trên dàn được gép từ 4 thanh thép góc (250x160x18) 

(M201) 

                   Diện tích : F = 4 x 71.1= 284.4 cm2 

                   Bán kính quán tính rx = 7.99, ry = 4.56 chọn rmin = ry = 4.56 cm 

              
56.4

200

min

0

max
r

l
= 43.86 : Tra bảng có  = 0.868 

L1=26m

BA

L2 =42m

q=1,25(T/m)

P+G1=P+0,5(T) G3=0,5(T)

G2=0,6(T)

C
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Thay vào công thức : max =
F

N

*
 = 

4,284*868,0

348500
= 1411.7 (kG/cm2) 

                            Vậy max ≤  R = 1900 Kg/cm2  đảm bảo. 

 

III. Trình tự thi công kết cấu nhịp: 

-  Lắp dựng tổ hợp giá lao nút thừa, lắp dựng hệ thống đường ray của tổ hợp giá 

lao nút thừa và xe goòng vận chuyển 

-  Di chuyển tổ hợp giá lao nút thừa đến vị trí trụ T1  

- Đánh dấu tim dầm, sau đó vận chuyển dầm BTCT bằng xe goòng ra vị trí sau 

mố để thực hiện lao lắp dầm ở nhịp 1  

-  Vận chuyển dầm đến tổ hợp giá lao nút thừa dùng balăng , kích nâng dầm và 

kéo về phía trước ( vận chuyển dầm theo phương dọc cầu) 

-  Khi dầm đến vị trí cần lắp đặt dùng hệ thống bánh xe và balăng xích đặt lên 2 

dầm ngang của tổ hợp giá lao nút thừa, di chuyển dầm theo phương ngang cầu và đặt 

vào vị trí gối cầ  

-  Trong quá trình đặt dầm xuống gối cầu phải thường xuyên kiểm tra hệ thống tim 

tuyến dầm và gối càu. Công việc lao lắp dầm được thực hiện thứ tự từ ngoài vào trong  

-  Sau khi lắp xong toàn bộ số dầm trên nhịp 1 tiến hành liên kết tạm chúng với 

nhau và di chuyển giá lao để lao lắp nhịp tiếp theo. Trình tự thi công lao lắp tiến hành 

tuần tự như nhịp 1 

- Sau khi lao lắp xong toàn bộ cầu thì tiến hành lắp đặt ván khuôn,côt thép đổ 

bêtông mối nối và dầm ngang  

- Lắp đặt ván khuôn , cốt thép thi công gờ chắn xe , làm khe co giãn các lớp mặt 

đường và lan can  

 

 


